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Nghiên cứu ứng dụng hệ thống CPAP tự tạo  
Tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi Trung ƯƠNG 

 
Khu Thị Khánh Dung, Nguyễn Thu Hà và  Cộng  sự 

 
Tóm tắt 
Nghiên cứu trên 100 trẻ đẻ non, suy hô hấp vào 

nhập viện từ tháng 8/2003 – 8/2004 tại khoa sơ sinh 
bệnh viện Nhi TW, được chia làm hai  nhóm: Nhóm 
nghiên cứu (thở CPAP tự tạo)- 50 bệnh nhân, nhóm 
chứng (thở CPAP Drager)- 50 bệnh nhân. Phân nhóm 
bệnh nhân bằng phương pháp phân nhóm ngẫu nhiên. 
Chỉ số đánh giá: lâm sàng, khí máu, X quang tim phổi. 
Kết quả đánh giá sau 48 giờ điều trị. Hiệu quả của hệ 
thống CPAP tự tạo tương đương với CPAP Drager, ổn 
định nhịp thở, giảm PaCO2 máu, cải thiện PH máu. 
CPAP tự tạo có tính năng rất tốt. Tính an toàn cao. Tiết 
kiệm chi phí, hiệu quả kinh tế cao phù hợp với điều 
kiện cơ sở hạ tầng y tế của Việt Nam. 

Từ khóa: suy hô hấp, hệ thống CPAP tự tạo,  
CPAP Drager 

Đặt vấn đề 
Suy hô hấp là một bệnh lý hay gặp nhất ở trẻ sơ 

sinh và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ 
sinh nói riêng và trẻ em nói chung: 80% trẻ sơ sinh tử 
vong  đến Viện có tình trạng suy hô hấp từ vừa đến 
nặng, trong đó trên 50% là trẻ đẻ non đe doạ đến tính 
mạng trẻ ngay trong tuần đầu sau đẻ.  

Thở áp lực dương liên tục hay thở CPAP, là một 
phương pháp hỗ trợ cho trẻ suy hô hấp còn tự thở, 
bằng cách duy trì trên đường thở áp lực dương liên tục 
trong suốt chu kỳ thở. Phương pháp thở này có vai trò 
làm tăng cung cấp oxy cho trẻ, duy trì thể tích phổi 
hữu hiệu, giảm sức cản ở trong đường hô hấp trên và 
làm giảm cơn ngừng thở do tắc nghẽn. Qua hơn 30 
năm sử dụng cho đến nay hệ thống CPAP đã được sử 
dụng rộng rãi trên toàn thế giới và đã chứng tỏ được 
tính hiệu quả trong điều trị suy hô hấp ở trẻ sơ sinh 
góp phần làm giảm đáng kể tỉ lệ tử vong ở trẻ em nói 
chung và trẻ sơ sinh nói riêng, cũng như nâng cao 
chất lượng cứu sống ở trẻ sơ sinh. 

ở Việt Nam hiện nay máy thở, các trang thiết bị để 
vận hành máy thở và theo dõi bệnh nhân thở máy còn 
được coi là cao cấp đối với nhiều bệnh viện nhất là 
các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện. Hệ thống 
CPAP cũng mới được sử dụng ở những bệnh viện lớn 
trong vài năm gần đây tỉ lệ thành công trong sử dụng 
CPAP điều trị SHH cấp ở trẻ sơ sinh non tháng là 41 
– 56%, so với nghiên cứu nước ngoài là 61-77%.  

Dự án này được thực hiện tại bệnh viện Nhi quốc 
gia với sự nhận thức về tính hiệu quả của máy trợ thở 
áp lực dương liên tục CPAP trên thế giới. Xuất phát từ 
nhu cầu rất lớn về sử dụng hệ thống CPAP ở nước ta 
hệ thống CPAP tự tạo đã ra đời tại Khoa Sơ sinh 
bệnh viện nhi quốc gia với các ưu điểm: hiệu quả, đơn 
giản, dễ sử dụng và lợi ích kinh tế cao.  

Do tính chất phổ biến của suy hô hấp ở trẻ đẻ non 
nên chúng tôi tiến hành đề tài nay với hai mục đích:  

- Đánh giá tính an toàn của hệ thống CPAP tự tạo.   
- Đánh giá hiệu quả của hệ thống CPAP tự tạo 

trong điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh.   
- Đánh giá hiệu quả kinh tế của hệ thống CPAP tự 

tạo 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu 
1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân. 
 Gồm 100 trẻ đẻ non, suy hô hấp vào điều trị tại 

khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi TW từ tháng 8 /2003 đến 
8/ 2004 với những tiêu chuẩn sau. 

-  Cân nặng từ 1500 - <2500g. 
- Tiêu chuẩn đánh giá suy hô hấp dựa vào: 
 Silverman  4- 8 điểm. SpO2 < 90%. 
1.2 Tiêu chuẩn loại trừ. 
- Chỉ số Silverman trên 8 điểm. 
- Tại thời điểm vào viện bệnh nhân có các bệnh lý 

đi kèm: Dị tật bẩm sinh nặng, bệnh tim bẩm sinh, 
nhiễm trùng huyết, chẩy máu phổi,  xuất huyết não – 
màng não, viêm màng não, tràn khí màng phổi,... 

2. Phương pháp nghiên cứu:   
2.1. Phương pháp nghiên cứu tiến cứu, phân 

nhóm ngẫu nhiên. BN được chia vào 2 nhóm. 
- Nhóm nghiên cứu: dùng máy CPAP tự tạo.  
- Nhóm chứng: dùng máy CPAP Drager CP 800 

(Đức).  
Thông qua hội đồng Y đức, HĐ NCKH viện chuẩn 

y, cam kết của gia đình người bệnh 
2.2. Mẫu nghiên cứu: gồm 100 bệnh nhân, trong 

đó 50 bệnh nhân sử dụng CPAP tự tạo và 50 bệnh 
nhân sử dụng máy Drager 

2.3. Phương pháp phân nhóm: Theo phương pháp 
phân nhóm theo thứ tự. 

2.4.Phương tiện nghiên cứu: 
Hệ thống CPAP CF 800 của hãng Drager với 

dụng cụ tạo áp lực bằng van lò so 
Hệ thống CPAP tạo áp lực bằng cột nước (tự tạo)  
2.5. Chỉ số theo dõi: 
Lâm sàng: Nhịp thở,tím tái, mạch, huyết áp, rút 

lõm lồng ngực 
Xét nghiệm: SpO2, SaO2, pH, PaO2, PCO2, 

FiO2, X quang tim phổi 
2.6. Qui trình nghiên cứu:  
 Tất cả những bệnh nhân trong nhóm nghiên 

cứu đều có sự chấp thuận của gia đình. 
 Có phiếu theo dõi theo mẫu nghiên cứu đã 

được thiết kế.  
 Thở CPAP qua sonde mũi họng (15 - 16). 
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 áp lực đặt ban đầu là 7 cm nước, FiO2 tuỳ thuộc 
vào yêu cầu của bệnh sao cho có thể duy trì SpO2 
>90-95%.  
 So sánh các chỉ số nghiên cứu tại 3 thời điểm: 6 

giờ, 24 giờ, 48 giờ. 
 Đánh giá kết quả nghiên cứu sau 48 giờ điều trị 
2.7. Xử lý số liệu: Sử dụng chương trình Epi 6.0 

(2002) 
Kết quả nghiên cứu 
Bảng 1: Đặc điểm chung  bệnh nhân, chỉ số lâm 

sàng và cận lâm sàng trước nghiên cứu: 

Đặc điểm 
Nhóm 

nghiên cứu        
n = 50 

Nhóm 
chứng 
n = 50 

P 

Giới                         Nam 
                         Nữ 

29 (58%) 
21(42%) 

32 (64) 
18(36) 

>0.05 

Tuổi (giờ) 7,8  7,2 6,0  4,9 >0.05 
Tuổi thai (tuần) 31,1  1,3 31,4  1,6 >0.05 
Cân nặng (gam) 1723  197 1774  239 >0.05 

Đẻ thường 49 (98%) 47(94%) >0.05 Can thiệp 
khi đẻ Mổ đẻ 1 (2%) 3 (6%) >0.05 

Ngạt sau đẻ 27 (54) 20 (40) >0.05 
Điểm Silverman  6,1  1,0 6,1  1,2 >0.05 

Tím  39 (78%) 31 (62%) >0.05 
Nhịp thở  65  13,6 59,1  12,9 <0,05 

Lâm sàng 

SpO2  76,3  12,3 80,7  14,6 >0.05 
pH 7,18  0,1 7,2  0,08 >0.05 

SaO2 57,9  27,9 60,5  24,7 >0.05 
PaO2 40,4  16,3 44,8  17,0 >0.05 

Khí máu 

PaCO2 56  16,2 50,7  17,6 >0.05 
Màng trong Độ I - II 20 (40,0%) 22(44,0%) 
Màng trong Độ III - 

VI 
9 (18,0%) 7 (14%) 

VPQP 11 (22,0%) 10(20,0%) 

 Xquang 
tim phổi  

Không điển hình 10 (20,0%)  11(22,0%) 

>0.05 

 
Nhận xét: Không có sự khác biệt giữa hai nhóm. 
Bảng 2: So sánh chỉ số lâm sàng 2 nhóm nghiên 

cứu ở các thời điểm sau điều trị. 

Các chỉ số Thời điểm 
Nhóm 

nghiên cứu        
n = 50 

Nhóm 
chứng 
n = 50 

P 

Trước CPAP 65  13,6 59,1  12,9 <0.05 
6 giờ 60,7  11,9 59,3 11,9 >0.05 
24 giờ 57,5  11,8 54,6 11,0 >0.05 

Nhịp thở 

48 giờ 52  12,0 49  11,0 >0.05 
Trước CPAP 76,3  12,3 80,7  14,6 >0.05 

6 giờ 99  3,0 98,8  2,3 >0.05 
24 giờ 99  2,9 98,1  3,3 >0.05 

SpO2 

48 giờ 97,1  5,8 99  1,7 >0.05 
Trước CPAP 145  13,0 146  13,0 >0.05 

6 giờ 143  15,0 147  15,0 >0.05 
24 giờ 141  17,0 146  13,0 >0.05 

Mạch 

48 giờ 146  18,0 147  12,0 >0.05 
Trước CPAP 35,9  8,8 37,7  7,5 >0.05 

6 giờ 37,7  8,9 39,9  5,9 >0.05 
24 giờ 38,0  7,8 40,3  7,0 >0.05 

Huyết áp 
trung bình 

48 giờ 38,4 ± 6,4 39,8  8,3 >0.05 

Nhận xét: Có sự khác nhau về nhịp thở của hai 
nhóm. Nhịp thở nhóm nghiên cứu cao hơn nhóm 
chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

Bảng 3: So sánh chỉ số khí máu 2 nhóm nghiên 
cứu ở các thời điểm sau điều trị  

Xét nghiệm Thời gian thở 
CPAP 

Nhóm 
nghiên cứu 

n = 50 

Nhóm chứng 
n = 50 

P 

6 giờ 7,28  0,07 7,28  0,1 > 0,05 
pH 

24 giờ 7,31  0,01 7,33  0,1 > 0,05 
6 giờ 86,8  11,8 83,9  13,3 > 0,05 

SaO2 24 giờ 79,4  18,0 82,4  16,0 > 0,05 
6 giờ 60,0   26,0 51,7  22,0 > 0,05 

PaO2 24 giờ 55,6  21,0 55,6  15,0 > 0,05 
6 giờ 43,6  11,0 42,5  10,9 > 0,05 

PaCO2 24 giờ 42,6  12,0 40,3  11,0 > 0,05 
Nhận xét: Không có sự khác biệt về kết quả khí 

máu giữa hai nhóm (P> 0,05) 

Bảng 4: Tỉ lệ thành công nhóm thở CPAP tự tạo 
so sánh với CPAP Drager 

Kết quả Nhóm nghiên 
cứu n = 50 

Nhóm chứng 
n = 50 

P 

Chung 45 (90 %) 43 (86 %) > 0,05 
Màng trong I -II 20/20 (100%) 20/22 (91%) > 0,05 

 
 

Thành 
công  

Màng trong III - 
IV 

5/9 (55%) 3/7 (43%) > 0,05 

NKQ 5 (10%) 7 (14%) > 0,05 
Tử vong 3 (6%) 5 (10%) > 0,05 Thất 

bại 
TKMP 0 1 (2%)  

 
Bảng 5: So sánh thời gian đặt nội khí quản của 2 

nhóm: 

 Nhóm nghiên 
cứu n = 50 

Nhóm đối 
chứng n = 50 

P 

Trước CPAP 0 0  
6 giờ 0 0  
24 giờ 0 4  

Đặt 
NKQ 

48 giờ 5 3  
Thời gian chuyển từ thở  

CPAP  sang thở máy 
(tính bằng giờ) 

38,4  5,5 21,1  12 <0,05 

Nhận xét: Có 12 trường hợp bệnh nhân phải vào 
nội khí quản chiếm 10% ở nhóm nghiên cứu và 14% ở 
nhóm chứng với p>0,05. Tuy nhiên thời điểm đặt NKQ 
của nhóm nghiên cứu muộn hơn ở nhóm chứng với 
p<0,05 

Bảng 6: Dấu hiệu lâm sàng sau thở CPAP so 
sánh với trước thở CPAP 

Sau thở CPAP Chỉ số Trước 
CPAP 6 giờ 24 giờ 48 giờ 

P 

Tím 39 (78) 0 0 5 (10) P <0,05 
Nhịp thở 65  13,6 60,7  

11,9 
57,5  
11,8 

52  12 P <0,05 

Mạch 145  13 143  15 141  17 146  18 >0,05 
Huyết áp 

TB 35,9  8,8 37,7  
8,9 

38,0  7,8 41  6,2 >0,05 

Nhận xét: Có sự cải thiện rõ rệt về mặt lâm sàng 
và xét nghiệm trước và sau 48 giờ thở CPAP. 
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Bảng 7: Chỉ số khí máu sau thở CPAP so với trước 
thở CPAP tự tạo. 

Sau thở CPAP Chỉ số Trước CPAP 
6 giờ 24 giờ 

P 

SpO2 76,3  12,3    99  3 99  2,9 <0,01 
SaO2 57,9  27,9 86,8  11,8 79,4  18 < 0,001 

PH 7,18  0,1 7,28  0,07 7,31  0,08 < 0,05 
PaO2 40,4  16,3 60  26 55,6  21 < 0,001 

PaCO2 56  16,2 43,6  11 42,6  12 < 0,05 
Nhận xét: Có sự khác biệt đáng kể về chỉ số khí 

máu trước và sau khi sử dụng CPAP tự tạo với 
P<0,001- 0,05 

Bảng 8: Đánh giá tính an toàn của hệ thống CPAP 
tự tạo 

Biến chứng Nhóm NC 
n = 50 

Nhóm chứng 
n = 50 

P 

Tràn khí màng phổi 0 (0%) 1 (2%)  
Tổn thương niêm mạc 

mũi họng 
10 (20%) 

 
12 (24%) 

 
> 0,05 

Chướng bụng 4 (8%) 3 (6%) > 0,05 
 
Bàn luận 
1. Hiệu quả điều trị của hệ thống CPAP tự tạo: 
- Thay đổi về dấu hiệu nhịp thở, tím trên lâm sàng: 
Kết quả nghiên cứu cho thấy dấu hiệu nhịp thở 

giảm rõ rệt sau khi thở CPAP 6 giờ với p < 0,05, và 
nhịp thở tiếp tục giảm về bình thường và ổn định trong 
những giờ tiếp theo (Bảng 6). Kết quả này của chúng 
tôi không có sự khác biệt với nhóm chứng.  

Bạch Văn Cam (8), Đỗ Hồng Sơn (9) cũng cho 
những kết quả tương tự. Theo nghiên cứu của Herbert 
Kuz (3) nhóm bệnh nhân thở CPAP giảm có ý nghĩa 
nhịp thở (43  3) so với  nhóm không thở CPAP (62  
3,6),  làm giảm cơn ngừng do thở tắc nghẽn và cơn 
ngừng thở hỗn hợp (p < 0,05). 

Tím tái là dấu hiệu suy hô hấp muộn và nặng ở trẻ 
sơ sinh tuy nhiên trong nghiên cứu của chúng tôi có 
87% bênh nhân không còn dâu hiệu tím tái ngay sau 
khi sử dụng CPAP  

- Thay đổi SpO2 và SaO2: 
Trước thở CPAP kết quả SpO2 = 76,3  12,3 % và 

SaO2 = 57,9  27,9. Sau thở CPAP 6 giờ thì SpO2 và 
SaO2 cải thiện rõ rệt, sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê với (p<0,001). Kết quả của chúng tôi cũng phù hợp 
với các nghiên cứu (1) (4) (6) (8) (9). 

-Thay đổi PaO2: 
Cũng như đối với SpO2 và SaO2, chúng tôi thấy ở 

thời điểm bắt đầu thở CPAP chỉ số PaO2 ở mức khá 
thấp 40,4  16,3 mmHg và sau 6 giờ thở CPAP PaO2 
tăng lên rõ rệt là 60  26 mmHg (P<0,001) và đạt mức 
PaO2 mong muốn ở trẻ sơ sinh là 50 – 70 mmHg. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với các 
nghiên cứu khác (1) (4) (6) (8) (9). Điều này chứng tỏ 
thở CPAP có tác dụng cải thiện oxy hoá máu động 
mạch rất nhanh chóng chính vì vậy các thầy thuốc 
lâm sàng cần chỉ định sớm cho bệnh nhân thở CPAP 
khi bệnh nhân suy hô hấp vẫn còn tự thở  

-Thay đổi PaCO2: 

Trước khi thở CPAP PaCO2 trong máu động mạch 
là 56  16,2 mmHg, sau khi bệnh nhân thở CPAP 6 
tiếng PaCO2 giảm xuống rõ 43,6  11 mmHg (p 
<0,001), đặc biệt PaCO2 tiếp tục cải thiện ở thời điểm 
24-48 h thở CPAP tiếp theo. Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của 
một số tác giả khác(1) (4) (6) (8) (9).  

-Thay đổi pH: 
ở thời điểm trước thở CPAP pH 7,18  0,1. Sau 6 

giờ thở CPAP pH máu đã cải thiện rõ rệt ở mức 7,28  
0,07 (p<0,05) và trở về bình thường sau 24 giờ là 7,31 
 0,08. Như vậy kết quả cho thấy thở CPAP làm cải 
thiện rõ rệt tình trạng nhiễm toan hô hấp. Kết quả này 
cũng phù hợp với kết quả của các nghiên cứu khác  

- X Quang: 
Trước thở CPAP 82 % các trường hợp có hiện 

tượng giảm thể tích phổi < 7 khoang liên sườn với sẹp 
phổi ở các mức độ khác nhau, sau thở CPAP được 6 
giờ hầu hết các trường hợp đều có cải thiện về thông 
khí phổi, 90% trường hợp có thể tích phổi tăng rõ rệt > 
8 khoang liên sườn.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 70% trường 
hợp chẩn đoán là bệnh màng trong trên Xquang ở 
giai đoạn 1-2  và 30% ở giai đoạn 3-4. Kết quả điều trị 
ở nhóm màng trong giai đoạn 1-2 rất tốt (100% thành 
công), còn màng trong giai đoạn 3-4 tỉ lệ thành công 
thấp hơn 55%.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi không có sự 
khác biệt với nhóm chứng 

2. Biến chứng trong thở CPAP: 
Không có trường hợp hợp nào biến chứng tràn khí 

màng phổi trong nhóm nghiên cứu.  
Có 20% trường hợp có xây sát niêm mạc mũi nhẹ, 

không phải điều trị. 
Kết luận 
1. Hiệu quả thở CPAP  
 ổn định nhip thở, cải thiện oxy hoá máu động 

mạch, giảm CO2, cải thiện tình trạng toan HH. 
 Tỉ lệ thành công cao (90%). 
 Rất ít tai biến. 
2. Đánh giá hệ thống CPAP tự tạo so với Drager 

CP 800 
 Hiệu quả điều trị của hệ thống CPAP tự tạo 

tương đương với hệ thống CPAP Drager. 
 Thiết kế gọn nhẹ, dễ vận chuyển, tiết kiệm oxy, 

không đòi hỏi hệ thống oxy, khí nén với áp lực cao có 
thể sử dụng ở mọi nơi trong những điều kiện cơ sở y 
tế còn gặp nhiều khó khăn 

 Tiệt khuẩn dễ dàng đảm bảo vệ sinh 
 Lợi ích kinh tế: giá thành thấp, dễ sửa chữa, 

bảo hành, phù hợp với  nhu cầu và điều kiện hạ tầng 
y tế ở Việt Nam. 

Kiến nghị 
Cần triển khai điều trị CPAP sớm ở các tuyến 

(tuyến tỉnh, tuyến huyện) để cải thiện tình trạng suy 
hô hấp ở trẻ sơ sinh tránh những hậu quả và biến 
chứng lâu dài sau này, góp phần giảm tỷ lệ tử vong 
chung của trẻ em.  
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Những bất thường về điện sinh lý ở người trưởng thành  
suy thận mạn tính giai đoạn 4 

          
Nguyễn Công Hoan 

 
Đặt vấn đề 
Tổn thương thần kinh ngoại vi trên bệnh nhân suy 

thận mạn tính là một biến chứng thường gặp. Biến 
chứng này có tỷ lệ khá cao, theo Bolton là 60%, 
Cosmo là 65%, Lai 73,68%, Liblom 83% và Krishnan 
là 93%. 

Sự hồi phục tổn thương thần kinh trong suy thận 
mạn tính liên quan đến chỉ định điều trị lọc máu chu 
kỳ sớm hay muộn. Theo các nghiên cứu trên thế giới, 
lọc máu chu kỳ là một trong những phương pháp điều 
trị làm chậm tiến triển của biến chứng thần kinh ngoại 
vi ở người suy thận mạn tính giai đoạn cuối, thậm chí 
trong trường hợp tổn thương thần kinh ngoại vi nhẹ có 
thể hồi phục hoàn toàn, ngược lại - nếu điều trị muộn 
tổn thương khó hồi phục hoặc hồi phục chậm. 

ở Việt Nam nhờ sự phát triển của khoa học kỹ 
thuật cũng như các phương  pháp thăm dò điện sinh 
lý, một số tác giả đã áp dụng phương pháp này 
nghiên cứu về biến chứng thần kinh ngoại vi ở bệnh 
nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối 

Vấn đề đặt ra là trên những bệnh nhân suy thận 
mạn tính giai đoạn sớm hơn (tức ở giai đoạn 4 tương 
ứng với mức lọc cầu thận 15-29ml/phút) thì những bất 
thường về điện sinh lý như thế nào? Trả lời câu hỏi 
này sẽ giúp cho các nhà lâm sàng có thể phát hiện và 
can thiệp điều trị sớm biến chứng thần kinh ngoại vi 
trong suy thận mạn tính. Xuất phát từ những vấn đề 
trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Những bất 
thường về điện sinh lý ở người trưởng thành suy 
thận mạn tính giai đoạn 4” với mục tiêu: mô tả 
những bất thường về đặc điểm điện sinh lý ở người 
trưởng thành suy thận mạn tính giai đoạn 4. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu 
Bệnh nhân được chẩn đoán suy thận mạn tính giai 

đoạn 4 (tương ứng mức lọc cầu thận từ 15 đến 29 
ml/phút) theo phân độ của Tổ chức Thận học thế giới, 
đang điều trị tại Khoa Thận - Tiết niệu Bệnh viện 
Bạch Mai. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành theo 

phương pháp cắt ngang.  
2.1. Cỡ mẫu 
Cỡ mẫu: sử dụng công thức tính cỡ mẫu ước 

lượng một tỷ lệ với độ chính xác tương đối: 
 
n: Cỡ mẫu nghiên cứu. 
Z1-α/2: ở mức tin cËy 95% = 1,96 
p=  Tỷ lệ bệnh ước tính theo nghiên cứu của 

Liblom (1985) :83%  
ε = 0,1: Độ chính xác tương đối. 
Theo công thức trên, cỡ mẫu ước tính là 36 bệnh 

nhân  
2.2. Phương pháp tiến hành 
2.2.1. Đo tốc độ dẫn truyền thần kinh vận động 

và cảm giác 
a) Nguyên tắc đo tốc độ dẫn truyền thần kinh vận 

động: 
- Kích thích: Các xung vuông 0,5 - 1 miligiây kích 

thích vào các điểm dọc theo đường đi của dây thần 
kinh. 

- Ghi: Điện cực bề mặt đặt tại khối cơ có dây thần 
kinh định thăm dò chi phối. 

- Tính tốc độ dẫn truyền: Nếu gọi L1 là thời gian 


